
1. Giới thiệu

hiện nay Vn đang bước vào giai đoạn hội nhập
và phát triển. nhà nước đã chủ trương ưu tiên đầu
tư phát triển giao thông vận tải để tạo tiền đề
thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong những năm
gần đây, khi dự án các khu đô thị mới ngày càng
được triển khai cùng với tình hình gia tăng dân
số và nạn kẹt xe kéo dài thì nhu cầu phát triển
hệ thống giao thông đô thị ngày càng trở nên cấp
thiết. Trên địa bàn thành phố có rất nhiều công
trình xây dựng, trong số đó có không ít những
công trình giao thông trọng điểm như đại lộ Đông
- Tây, công trình cầu Phú Mỹ, dự án xây dựng cầu
Thủ Thiêm, dự án nâng cấp, mở rộng đường
nguyễn Văn Trỗi - nam Kỳ Khởi nghĩa… Một số
công trình được triển khai thực hiện tốt, mang lại
nhiều lợi ích cho người dân thành phố, góp phần
giải quyết tình trạng lưu thông bị ùn tắc ở nhiều
tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên, rất nhiều dự
án đã tạo nên những lo lắng trong dư luận, vì
những tồn đọng trong quá trình triển khai và thực
hiện. Trong đó, nổi bật lên là vấn đề chậm trễ
trong thời gian thực hiện dự án. Có nhiều nguyên
nhân được đưa ra nhằm giải thích cho sự chậm
trễ này như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
kéo dài, giá cả vật liệu xây dựng leo thang, sự phối
hợp thiếu đồng bộ giữa các bên liên quan...

Mục tiêu nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh
hưởng đến thời gian thực hiện các dự án xây dựng
công trình giao thông, từ đó đề xuất các giải pháp
nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ của các dự
án giao thông. Đối tượng của nghiên cứu là các dự
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Hiện nay, trong giai đoạn phát triển

cơ sở hạ tầng, nâng cao hệ thống giao

thông, để đảm bảo các dự án thực hiện

đúng tiến độ đề ra, nhà quản lý dự án

phải nhận diện và kiểm soát các tác

động bên trong lẫn bên ngoài có ảnh

hưởng đến dự án. Vì vậy, mục tiêu của

nghiên cứu này là xác định các yếu tố

có tác động đến tiến độ hoàn thành của

một dự án giao thông. Khảo sát được

tiến hành đối với 156 dự án giao thông,

trên cơ sở phỏng vấn trực tiếp các chủ

đầu tư, các đơn vị tư vấn và các nhà

thầu chính tại TP.HCM và các vùng lân

cận. Các dự án được thực hiện từ năm

2004 đến nay là đối tượng của nghiên

cứu. Kết quả thu được cho thấy có 4 yếu

tố chính tác động đến tiến độ thực hiện

dự án là: chính sách pháp luật, yếu tố

kinh tế - xã hội, kỹ thuật bên trong dự

án và phi kỹ thuật bên trong dự án. Đây

là nghiên cứu chấp nhận được với kết

quả hồi quy đa biến cho thấy mô hình

nghiên cứu giải thích được 56% cho tổng

thể. Trên cơ sở kết quả phân tích, một

số kiến nghị được đề xuất nhằm khắc

phục tình trạng chậm trễ của các dự án

xây dựng công trình giao thông.



án trên địa bàn TP.hCM và các vùng lân cận
trong thời gian từ năm 2004 đến nay; các dự án
có quy mô lớn và nhỏ; những dự án đã hoàn
thành, có nguồn vốn oDa (có yếu tố nước ngoài)
hoặc dự án vốn ngân sách.
2. Cơ sở lý thuyết

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra một số yếu
tố rủi ro, ảnh hưởng đến thời gian dự án xây dựng
nói chung và giao thông nói riêng bằng nhiều cách
tiếp cận khác nhau. Theo trình tự về thời gian của
dự án, có giai đoạn trước đấu thầu, sau đấu thầu
(K. Divakar & K. Subramanian, 2009); giai đoạn
chuẩn bị dự án; giai đoạn thực hiện dự án; giai
đoạn kết thúc dự án (Trịnh Thùy anh, 2006). Theo
từng bộ phận chức năng tham gia vào dự án, có
các yếu tố rủi ro liên quan đến thiết kế kỹ thuật,
thu mua, công trường xây dựng, quản lý dự án (B.
Mulholland & J. Christian, 1999). Theo bản chất
các yếu tố tác động, phân biệt giữa bên ngoài và
bên trong dự án, có rủi ro bên ngoài không thể dự
báo, rủi ro bên ngoài có thể dự báo nhưng không
chắc chắn, rủi ro mang tính kỹ thuật, rủi ro mang
tính phi kỹ thuật bên trong, rủi ro mang tính
pháp lý (Donald S. Barrie & Boyd C. Paulson,
1992, dẫn từ PMBoK, 2008); môi trường bên
ngoài, năng lực của nhà quản lý dự án, năng lực
của các thành viên, hỗ trợ của tổ chức (Cao hào
Thi, 2006); môi trường chính trị, thiên nhiên, cơ
sở hạ tầng, môi trường kinh tế, tiền tệ, thị trường,
nhân tố kỹ thuật bên trong dự án, nhân tố phi kỹ
thuật bên trong dự án, nhân tố thực hiện thi công
(Phạm Lý Minh Thông, 2004).

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu

Hình 1. Mô hình nghiên cứu

Xem xét các nghiên cứu đã được thực hiện
trước đây, kết hợp các yếu tố rủi ro, các tiêu chí
thành công của dự án, các yếu tố ảnh hưởng tới
tiến độ dự án xây dựng nói chung và dự án giao
thông nói riêng, nghiên cứu của chúng tôi đã đề
xuất mô hình gồm 5 nhóm yếu tố với 22 yếu tố
đại diện ảnh hưởng đến biến động thời gian thực
hiện dự án công trình giao thông. Các giả thuyết
của mô hình được trình bày trong Bảng 1. Trong
đó, các nhóm yếu tố trong giả thuyết từ h1 đến
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Bảng 1. Tóm tắt các giả thuyết

Giả
thuyết Mô tả

H1

Quan hệ giữa nhóm yếu tố chính sách, pháp luật và sự biến động về thời gian thực hiện dự án xây dựng công trình
giao thông là quan hệ đồng biến. Các chính sách thay đổi, ít ổn định, các điều luật, văn bản hướng dẫn ít rõ ràng,
không phù hợp càng tác động nhiều thì công trình càng trễ / chậm tiến độ (Y tăng)

H2
Quan hệ giữa nhóm yếu tố tự nhiên, cơ sở hạ tầng và sự biến động về thời gian thực hiện dự án xây dựng công trình
giao thông là quan hệ đồng biến. Các yếu tố tự nhiên không ổn định, địa chất phức tạp, cơ sở hạ tầng kém càng tác
động nhiều thì công trình càng trễ / chậm tiến độ (Y tăng)

H3
Quan hệ giữa nhóm yếu tố xã hội, kinh tế và sự biến động về thời gian thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông
là quan hệ đồng biến. Sự tác động của các thay đổi yếu tố môi trường kinh tế, xã hội càng cao thì công trình càng trễ
/ chậm tiến độ (Y tăng).

H4
Quan hệ giữa nhóm yếu tố kỹ thuật bên trong dự án và sự biến động về thời gian thực hiện dự án xây dựng công trình
giao thông là quan hệ nghịch biến. Mức độ khả thi, hợp lý của tiến độ kế hoạch, chất lượng các công tác thiết kế, tư
vấn giám sát, thi công càng cao thì công trình càng đúng / sớm tiến độ (Y giảm)

H5

Quan hệ giữa nhóm yếu tố phi kỹ thuật bên trong dự án và sự biến động về thời gian thực hiện dự án xây dựng công
trình giao thông là quan hệ đồng biến. Dự án càng bị tác động nhiều bởi các thủ tục trong quá trình thanh toán, công
tác giải phóng mặt bằng, ngân sách, mức độ cấp vốn chậm trễ, thanh toán cho nhà thầu, công tác quản lý thi công,
sự phối hợp giữa các bên liên quan trong dự án chưa tốt thì công trình càng trễ / chậm tiến độ (Y tăng)



h5 là các biến độc lập định lượng tác động trực
tiếp lên biến phụ thuộc là biến động thời gian dự
án xây dựng công trình giao thông. ngoài ra, còn
xem xét sự khác biệt về ảnh hưởng của các nhóm
yếu tố độc lập lên biến động thời gian dự án xây
dựng công trình giao thông theo các yếu tố đặc
trưng của dự án (quy mô vốn, loại hình vốn, loại
hình dự án, vai trò của các đơn vị tham gia dự án).

Trong đó, biến động thời gian là phần trăm sai
lệch giữa thời gian thực hiện thực tế và thời gian
theo kế hoạch của dự án, được tính bằng hiệu số
giữa thời gian thực tế và thời gian kế hoạch của
dự án chia cho thời gian kế hoạch của dự án.

nghiên cứu được tiến hành theo hai bước là

Tên biến

Nhân tố 1 Nhân tố 2 Nhân tố 3 Nhân tố 4

Nhóm yếu tố phi
kỹ thuật bên trong

dự án

Nhóm yếu tố
kinh tế, xã hội

Nhóm yếu tố kỹ
thuật bên trong

dự án

Nhóm yếu tố
chính sách,
pháp luật

1 Công tác giải phóng mặt bằng 0,805

2 Ngân sách của dự án, mức độ cấp vốn 0,802

3 Công tác quản lý thi công 0,779

4 Quá trình tạm ứng, thanh toán cho các
nhà thầu

0,763

5 Sự phối hợp giữa các bên liên quan
trong quá trình thi công

0,737

6 Thị trường nguyên vật liệu 0,897

7 Tỷ giá ngoại tệ, lãi suất, lạm phát 0,884

8 Sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác từ phía
cộng đồng và các cấp chính quyền

0,796

9 Phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, tác
động dây chuyền

0,765

10 Chất lượng kỹ thuật của công tác tư
vấn giám sát

0,858

11 Chất lượng kỹ thuật của công tác thi
công

0,792

12 Các sự cố kỹ thuật, sự cố xảy ra trong
quá trình thi công, nội quy an toàn lao
động

0,780

13 Việc phải bổ sung thêm thiết kế do yêu
cầu từ chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà
nước

0,642

14 Tiến độ kế hoạch 0,509

15 Các chính sách 0,855

16 Các điều Luật, văn bản hướng dẫn 0,843

Eigenvalues 6,514 2,222 1,562 1,106

Độ biến thiên được giải thích 40,714 13,889 9,765 6,915

Variance explained (%)

Độ biến thiên được giải thích tích lũy 40,714 54,603 64,368 71,283

Cumulative variance explained (%)

Cronbach’s Alpha 0,835 0,894 0,860 0,899

Bảng 2. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án CTGT

Bảng 3. Kết quả hồi quy đa biến

Ghi chú: * : p < 0,05; ** : p < 0,01; *** : p < 0,001

Các biến Mô hình 

Hằng số 2,477

Nhóm yếu tố chính sách, pháp luật 7,678***

Nhóm yếu tố kinh tế, xã hội 4,605**

Nhóm yếu tố kỹ thuật bên trong dự án -10,300***

Nhóm yếu tố phi kỹ thuật bên trong dự án 6,992***

Giá trị F (df) 50,382***

Hệ số R2 57,2%

Hệ số R2 hiệu chỉnh 56,0%
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nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
Thang đo và độ tin cậy của các biến được đánh giá
bằng hệ số Cronbach’s alpha và phương pháp
phân tích nhân tố eFa. Các phân tích trên được
thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS phiên
bản 16.

Phương pháp lấy mẫu thuận tiện được sử dụng
trong nghiên cứu này. Thang đo chỉ danh được sử
dụng cho biến định tính mô tả đặc trưng của dự
án. Thang đo Likert với dãy giá trị từ 1 đến 5 được
sử dụng để đo lường cảm nhận của đối tượng khảo
sát của các yếu tố có ảnh hưởng đến thời gian thực
hiện dự án. Bảng câu hỏi được xây dựng sau quá
trình phỏng vấn trực tiếp tại bàn đối với các
chuyên gia trong lĩnh vực dự án công trình giao
thông, để đảm bảo phù hợp với loại dự án này.
Điều tra mở rộng được tiến hành thông qua hình
thức phỏng vấn trực tiếp và qua thư điện tử. Trong
đó, số bảng câu hỏi được gửi trực tiếp là 160 bảng
nhận được phản hồi là 90 bảng (tỷ lệ 56,25%), số
bảng câu hỏi được gửi qua thư điện tử là 200 bảng
nhận được 66 phản hồi (tỷ lệ 33%). như vậy, tổng
số bảng câu hỏi được phát ra để khảo sát là 360
và nhận được 156 hồi đáp (tỷ lệ 43,33%). 
4. Các kết quả phân tích 

4.1 Thống kê mô tả

Trong số 156 dự án khảo sát, có 75,6% là dự
án xây mới và 24,4% là dự án cải tạo/ nâng cấp.
Các dự án khảo sát thuộc địa bàn TP.hCM chiếm
đa số (67,3%) với 105 mẫu khảo sát, các nhóm còn
lại chiếm 32,7%, trong đó phần lớn là các dự án
cách TP.hCM bán kính hơn 50 km. Đa phần các
dự án trong mẫu là những dự án được hoàn thành
trong thời gian gần đây. Có 35,9% các dự án hoàn
thành vào năm 2010 và 35,3% dự án hoàn thành
vào năm 2009, 13,5% các dự án hoàn thành vào
năm 2008 và các dự án còn lại chiếm 15% được
hoàn thành vào các năm từ 2004 đến 2007.

Các dự án từ nguồn vốn ngân sách chiếm 58%
và vốn có yếu tố nước ngoài chiếm 42% trong mẫu
khảo sát. Các dự án quy mô trung bình (từ 20 đến
400 tỷ đồng) chiếm tỷ lệ lớn với 50%, dự án nhỏ
và dự án lớn chiếm lần lượt 27% và 23%. Về vai
trò của tổ chức trong 156 mẫu khảo sát, chủ đầu
tư và nhà thầu chính chiếm đa số với tỷ lệ lần
lượt là 29,5% và 39,1%, nhóm tư vấn quản lý dự
án, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát chiếm
31,4%.

4.2 Phân tích nhân tố

Khảo sát 156 dự án, sau khi kiểm định thang
đo và phân tích độ tin cậy, tất cả 22 biến độc lập
ảnh hưởng đến biến động thời gian dự án xây
dựng công trình giao thông được đưa vào phân tích
nhân tố. 

Kết quả phân tích nhân tố cho thấy từ 22 biến
độc lập ban đầu đã cô đọng lại thành 4 nhóm biến
đại diện cho 16 biến độc lập (nhóm chính sách
pháp luật, nhóm kinh tế - xã hội, nhóm kỹ thuật
bên trong dự án, và nhóm phi kỹ thuật bên trong
dự án). Bốn nhân tố trích được tương ứng với 4
khái niệm thành phần là các yếu tố ảnh hưởng
đến biến động thời gian dự án xây dựng công
trình giao thông và từng nhân tố cũng bao gồm
các biến quan sát như trong mô hình nghiên cứu.

4.3 Phân tích hồi quy đa biến

Phân tích tương quan cho thấy hầu hết các
biến độc lập trong mô hình đều có tương quan với
biến phụ thuộc và đều có ý nghĩa thống kê
(p < 0,05).

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy nhóm yếu
tố chính sách pháp luật, kinh tế xã hội và các yếu
tố kỹ thuật bên ngoài dự án đều có tác động cùng
chiều với biến động thời gian dự án giao thông do
hệ số Beta dương với mức ý nghĩa (p < 0,05).
riêng nhóm các yếu tố kỹ thuật bên trong dự án
có tác động ngược chiều với biến động thời gian
dự án giao thông do hệ số Beta âm với mức ý
nghĩa (p < 0,05). Do đó các giả thuyết h1, h3, h4
và h5 đều được ủng hộ. 

Kết quả chạy hồi quy với các biến có ý nghĩa
cho hệ số r2 của mô hình là 57,2%. hệ số r2 hiệu
chỉnh của mô hình là 56% cùng với kiểm định F
với mức ý nghĩa Sig. = 0,000, kết quả hồi quy là
chấp nhận được. Kết quả phân tích phương sai
anoVa có hệ số Sig.=0,000, do đó mô hình hồi
quy tuyến tính này phù hợp với tập dữ liệu khảo
sát.

4.4 Phân tích Anova

giả thuyết về sự khác biệt về tác động của các
thành phần lên biến động thời gian dự án trong
mô hình theo các yếu tố đặc trưng của dự án: quy
mô vốn, loại hình vốn, loại dự án và vai trò của
các đơn vị tham gia dự án.

Kết quả phân tích phương sai một yếu tố (one
Way anova) cho thấy có sự khác biệt về ảnh
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hưởng của yếu tố kinh tế, xã hội đối với quy mô
vốn của dự án. Trong đó, những dự án có quy mô
nhỏ (dưới 20 tỷ đồng) sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn
các dự án có quy mô lớn (trên 400 tỷ đồng).  giá
trị trung bình khác biệt là -0,62698 ở mức ý nghĩa
5%. ngoài ra, những dự án có quy mô vừa (từ 20
đến 400 tỷ đồng) cũng chịu ảnh hưởng ít hơn các
dự án có quy mô lớn (trên 400 tỷ đồng) với giá trị
trung bình khác biệt là -0,48504 ở mức ý nghĩa
5%. như vậy, những dự án có quy mô càng lớn
chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố kinh tế, xã hội
hơn các dự án có quy mô vừa và nhỏ.

Không có sự khác biệt theo loại hình vốn của
dự án và loại hình dự án đối với các yếu tố ảnh
hưởng và biến động thời gian dự án giao thông.

Có sự khác biệt về quan điểm của các đơn vị
tham gia dự án khác nhau về ảnh hưởng của các
yếu tố. Trong đó, đối với yếu tố chính sách, pháp
luật, đơn vị chủ đầu tư cho rằng họ chịu ảnh hưởng
nhiều hơn đơn vị tư vấn quản lý dự án với giá trị
trung bình khác biệt là 0,58243 ở mức ý nghĩa 5%.
ngoài ra, đối với các yếu tố kỹ thuật bên trong dự
án, các đơn vị tư vấn quản lý dự án và nhà thầu
chính cho rằng họ chịu ảnh hưởng nhiều hơn so
với các đối tượng từ các đơn vị tư vấn giám sát với
giá trị trung bình khác biệt lần lượt là 0,57167 và
0,47262 ở mức ý nghĩa 5%.
5. Kết luận và kiến nghị

Trên cơ sở tham khảo những nghiên cứu của
các tác giả trước về các yếu tố rủi ro, yếu tố ảnh
hưởng đến thời gian dự án xây dựng nói chung và
giao thông nói riêng, nghiên cứu này đã đề xuất
mô hình 5 yếu tố đối với các dự án xây dựng công
trình giao thông tại khu vực TP.hCM và các vùng
lân cận. Thông qua các bước kiểm định độ tin cậy
của thang đo, phân tích độ giá trị của thang đo,
mô hình nghiên cứu còn lại 4 yếu tố, đó là: chính
sách pháp luật, kinh tế - xã hội, kỹ thuật bên
trong dự án, phi kỹ thuật bên trong dự án. 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mô hình
nghiên cứu giải thích được 56% cho tổng thể với
mối liên hệ của 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng và biến
động đến thời gian dự án, đồng thời khẳng định
mối liên hệ của 4 nhóm này lên biến động thời
gian dự án xây dựng công trình giao thông. Trong
đó, yếu tố chính sách pháp luật, kinh tế - xã hội
và các yếu tố kỹ thuật bên ngoài dự án đều có tác

động cùng chiều với biến động thời gian dự án
giao thông do hệ số Beta dương với mức ý nghĩa
p < 0,05. riêng nhóm các yếu tố kỹ thuật bên
trong dự án có tác động ngược chiều với biến động
thời gian dự án giao thông do hệ số Beta âm với
mức ý nghĩa p < 0,05. Trong đó, nhóm yếu tố kỹ
thuật bên trong dự án tác động mạnh nhất, kế
tiếp là nhóm yếu tố chính sách pháp luật, nhóm
yếu tố phi kỹ thuật bên trong dự án và nhóm yếu
tố kinh tế xã hội. Yếu tố còn lại của mô hình
nghiên cứu là điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng
không ảnh hưởng đến biến động thời gian dự án
xét về mặt ý nghĩa thống kê.

Kết quả phân tích anova cho thấy không có sự
khác biệt theo loại hình vốn (vốn ngân sách nhà
nước hay vốn oDa), loại hình dự án (dự án xây
mới, dự án cải tạo / nâng cấp) đối với các yếu tố
ảnh hưởng và biến động thời gian dự án giao
thông. Bên cạnh đó, có sự khác biệt về quan điểm
của các đơn vị tham gia dự án khác nhau về ảnh
hưởng của các yếu tố. Trong đó, đối với yếu tố
chính sách, pháp luật, đơn vị chủ đầu tư cho rằng
chịu ảnh hưởng nhiều hơn đơn vị tư vấn quản lý
dự án. ngoài ra, đối với các yếu tố kỹ thuật bên
trong dự án, các đơn vị tư vấn quản lý dự án và
nhà thầu chính cho rằng chịu ảnh hưởng nhiều
hơn so với các đối tượng từ các đơn vị tư vấn giám
sát ở mức ý nghĩa 5%.

Việc thay đổi chính sách ở Vn gây ảnh hưởng
đến tiến độ hoàn thành dự án. Các điều luật, văn
bản hướng dẫn không rõ ràng, dứt khoát đã gây
trì trệ dự án. Vì vậy, các nhà quản lý cần phải
theo dõi và cân nhắc với những thay đổi ấy nhằm
điều chỉnh những hoạt động của dự án cũng như
chuẩn bị kịp thời để đối phó.

Tỷ giá ngoại tệ, lãi suất thay đổi, lạm phát
tăng hay thị trường nguyên vật liệu có nhiều biến
động về giá cả, nguồn cung ứng sẽ gây ảnh hưởng
nhiều đến việc hoàn thành dự án đúng tiến độ.
nhà quản trị cần nắm bắt được xu hướng hoặc có
khả năng dự đoán trước những chuyển biến của
thị trường để có cách ứng phó kịp thời. Ví dụ: chủ
động lập quỹ dự phòng, mua bảo hiểm rủi ro cho
công trình…

những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, dự án
chưa nhận được sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác từ
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phía cộng đồng và các cấp chính quyền. Các dự án
giao thông thường liên quan rất nhiều đến cộng
đồng, nhất là những dự án cầu đường, vấn đề đền
bù giải toả là một vấn đề đáng lo ngại. Chẳng hạn
như dự án hầm chui Thủ Thiêm đã trễ tiến độ do
đền bù giải toả không đạt yêu cầu là một bài học
cần khắc phục. nhà quản lý nên am hiểu luật
pháp, nắm bắt tâm lý, kể cả các yếu tố tâm linh…
và thường xuyên liên lạc với các cấp chính quyền,
đặc biệt là cấp cao nhất để có được những sự hỗ
trợ kịp thời.

những yếu tố kỹ thuật bên trong dự án là
những yếu tố mà nhà quản lý nên có khả năng
nắm bắt, điều khiển theo chiều hướng tốt ngay từ
ban đầu. nếu không thì các yếu tố đó có thể gây
nhiều tác động làm ngưng trệ việc hoàn thành dự
án. Để lập được một kế hoạch tiến độ tốt, đảm
bảo ít thay đổi thiết kế, chất lượng và kỹ thuật
thực hiện, ít sự cố xảy ra và an toàn trong thi
công, thì cần có sự chuẩn bị thật tốt bằng cách
lựa chọn những đối tượng tham gia dự án đáp ứng
được yêu cầu đề ra. Việc chọn nhà thầu có năng
lực yếu kém, trang thiết bị không hiện đại đã gây
nhiều bất lợi cho dự án, như dự án Vệ sinh môi
trường lưu vực kênh nhiêu Lộc Thị nghè cũng bị
trễ tiến độ do rô bốt khoan bị lệch hướng…

Đối với yếu tố phi kỹ thuật bên trong dự án,
việc thanh quyết toán chậm hay nguồn vốn cấp
chậm cho dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ
thực thi dự án. Do vậy, nhà quản lý cần phối hợp
tốt mối liên hệ giữa chủ đầu tư và nhà thầu để
đáp ứng yêu cầu tài chính tốt nhất cho các bênn
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